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các DNNVV trên thế giới hiện đang phải đối mặt với 
nhiều thách thức về chi phí phát sinh cao và không đủ 
nguồn lực. Chính vì vậy, việc tìm hiểu về các yếu tố 
ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTTTKT trở nên cấp 
thiết trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Cụ thể, có 
thể phân chia thành 2 nhóm chính, đó là nhóm các yếu 
tố vĩ mô và nhóm các yếu tố vi mô. Với nguồn lực có 
hạn, thì những yếu tố vi mô nên được xem xét trước 
nhằm giúp ban lãnh đạo các công ty có thể cải thiện 
ngay, nếu muốn hệ thống của chính đơn vị mình thật 
sự hiệu quả. 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết
HTTTKT là gì?
HTTTKT là một hệ thống gồm nhiều yếu tố cấu 

thành có mối liên hệ rất phức tạp. Theo đó, HTTTKT 
chính là một thành phần của tổ chức, là một hệ thống 
con đặc biệt của hệ thống thông tin, là một cấu trúc 
thống nhất sử dụng các nguồn lực vật chất và các thành 

GIỚI THIỆU

Bối cảnh của toàn cầu hóa và sự phát 
triển tốc độ ngày nay đã kéo theo sự 
tăng trưởng không ngừng của khoa học, 
kỹ thuật. Những công nghệ tiên tiến nhất 
được ứng dụng vào lĩnh vực hoạt động 
của con người, từ sản xuất, kinh doanh 
đến giám sát và quản lý. Công nghệ giúp 
con người quản lý toàn bộ công việc 
được hiệu quả, nhanh chóng hơn, đồng 
thời cung cấp thông tin kịp thời và tin 
cậy. Kế toán luôn được xem là một bộ 
phận quan trọng hàng đầu của hệ thống 
quản lý kinh tế tài chính, đóng vai trò 
to lớn trong việc kiểm soát, quản lý và 
điều hành các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của chính doanh nghiệp. Theo 
đó, một HTTTKT sẽ là hữu hiệu khi có 
khả năng cung cấp bộ thông tin kịp thời, 
chính xác và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, 
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sự hiện diện của các nguồn lực khác, tức 
là vai trò của hệ thống các nguồn lực kết 
hợp được đánh giá quan trọng hơn là một 
nguồn lực cá nhân hoạt động riêng biệt. 
Nguồn lực trong doanh nghiệp bao gồm 
tài sản hữu hình và tài sản vô hình là: 
năng lực; quy trình tổ chức, thông tin và 
kiến thức, cho phép doanh nghiệp nhận 
thức và thực hiện các chiến lược nhằm 
nâng cao hiệu quả và hiệu suất của nó.

Lý thuyết về phổ biến công nghệ
Lý thuyết về phổ biến công nghệ của 

tác giả Attewell năm 1992 nhấn mạnh 
đến ý nghĩa, vai trò của các tổ chức bên 
ngoài - các nhà tư vấn và nhà cung cấp 
CNTT như là những người cung cấp 
kiến thức trong việc làm giảm rào cản 
kiến thức hoặc thiếu hụt kiến thức về 
các phần của những người chấp nhận hệ 
thống thông tin. Các doanh nghiệp nhỏ 
có xu hướng trì hoãn việc thực hiện hệ 
thống thông tin nội bộ vì bị hạn chế nếu 
thiếu kiến thức về cách triển khai và vận 
hành HTTTKT. Chính vì thế, vai trò của 
các tổ chức trung gian như nhà đầu tư và 
nhà cung cấp công nghệ là giúp bù đắp 
sự thiếu hụt về kiến thức và giảm bớt các 
rào cản về hạn chế kiến thức đang tồn 
tại trong DNNVV, giúp doanh nghiệp dễ 
dàng chấp nhận và thực hiện HTTTKT 
đi đến thành công.

Lý thuyết về mô hình chấp nhận 
thông tin (TAM)

Được chuyển từ mô hình của lý thuyết 
hành động hợp lý (Fishbein và Ajzen, 
1975), mô hình này được viết tắt là TAM 
được sử dụng để giải thích và dự đoán 
về sự chấp nhận và sử dụng công nghệ. 
Mô hình TAM được thử nghiệm và chấp 
nhận một cánh rộng rãi trong các nghiên 
cứu về lĩnh vực công nghệ, đây được coi 
là mô hình có giá trị tiên đoán tốt. Trong 
đó, ý định sử dụng có tương quan đáng 
kể tới việc sử dụng, khi có ý định là yếu 
tố quan trọng đến việc sử dụng, còn các 
yếu tố khác ảnh hưởng đến việc sử dụng 
một cách gián tiếp thông qua ý định sử 
dụng (Davis, 1989). 

Lý thuyết về mô hình chấp nhận thông 
tin được sử dụng làm lý thuyết nền cho 
bài nghiên cứu, vì nó dự đoán khả năng 
trong vai trò của việc sử dụng HTTTKT, 
phân tích và giải thích tác động của một 
số bên ngoài đến nhận thức tính hữu 
hiệu và nhận thức tính dễ sử dụng của 
HTTTKT, qua đó ảnh hưởng đến hành 
vi sử dụng của người sử dụng HTTTKT 
trong doanh nghiệp. 

phần khác để chuyển đổi dữ liệu kinh tế thành thông 
tin kế toán với mục đích thỏa mãn nhu cầu thông tin 
của nhiều người sử dụng khác nhau để thực hiện quyết 
định. HTTTKT luôn được thiết kế để chuyển dữ liệu 
vào trong các báo cáo kế toán hữu ích và trình bày 
những báo cáo này cho nhà quản lý bên trong và các 
đối tượng bên ngoài. Do đó, một HTTTKT cũng có đầy 
đủ các đặc tính và thành phần của một hệ thống thông 
tin. Susanto (2013) cho rằng, HTTTKT là một sự tích 
hợp thiết yếu của những hệ thống xử lý nghiệp vụ đa 
dạng, sự tổng hợp các hệ thống con, các thành phần 
liên kết, kết hợp nhau một cách hài hòa để xử lý dữ 
liệu tài chính thành thông tin kế toán.

Theo cách hiểu này, thì một HTTTKT sẽ thực hiện 
các hoạt động, như: thu thập, ghi chép dữ liệu đầu 
vào, lưu trữ và xử lý dữ liệu để tạo ra thông tin, cung 
cấp thông tin đầu ra cho người thực hiện quyết định. 
Quá trình xử lý của HTTTKT có thể được thực hiện 
bởi các phương thức xử lý khác nhau, đó có thể là quá 
trình ghi chép, xử lý thủ công bằng tay thông thường 
hay được hỗ trợ và thực hiện bởi hệ thống xử lý máy 
tính hoặc cũng có thể là sự kết hợp giữa thủ công 
và máy tính. Như vậy, đánh giá tính hữu hiệu của 
HTTTKT chính là liên quan đến những nghiên cứu 
trước đây đã định nghĩa hệ thống hữu hiệu là sự hài 
lòng của người sử dụng thông tin hay nhận thức của 
người dùng hệ thống về mức độ mà các hệ thống có 
sẵn đáp ứng được các yêu cầu thông tin của họ (Ives 
và cộng sự, 1983).

Lý thuyết dựa trên nguồn lực
Sau khi xây dựng nền tảng cho lý thuyết nguồn lực 

của doanh nghiệp vào năm 1984, thì đến năm 1995, 
Wennerfelt đã phát triển lý thuyết với quan điểm: 
doanh nghiệp được xem là tập hợp các nguồn lực, trong 
đó giá trị của nguồn lực có thể phụ thuộc một phần vào 

HÌNH: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất
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Mô hình nghiên cứu
Bằng việc tổng quan các nghiên trong 

và ngoài nước, tác giả đã nhận diện được 
các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến 
tính hữu hiệu của HTTTKT. Trong phạm 
vi của nghiên cứu này, nhóm tác giả đề 
xuất mô hình nghiên cứu như Hình, bao 
gồm 6 biến độc lập là: (1) Năng lực về 
CNTT tổ chức; (2) Sự tham gia của nhà 
quản lý; (3) Kiến thức của nhà quản lý; 
(4) Sự tham gia của người sử dụng hệ 
thống; (5) Sự tham gia của các chuyên 
gia bên ngoài và (6) Chất lượng dữ liệu 
HTTTKT. Một biến phụ thuộc là: Tính 
hữu hiệu của HTTTKT.

Phương pháp nghiên cứu 
Xét một cách tổng thể, tiến trình 

nghiên cứu các yếu tố vi mô ảnh hưởng 
đến tính hữu hiệu của HTTTKT được 
thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là 
nghiên cứu tổng thể bằng phương pháp 
định tính; Giai đoạn 2 là nghiên cứu định 
lượng và các kiểm định. 

Các dữ liệu thu được thông qua bảng 
câu hỏi khảo sát các đối tượng người sử 
dụng hệ thống thông tin, các nhà quản 
lý. Nhóm tác giả đã tiến hành gửi 230 
phiếu khảo sát đến 200 DNNVV trên 
địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả số 
lượng phiếu khảo sát tác giả thu về là 
200 phiếu, tương ứng với tỷ lệ là 86.9%, 
sau khi loại các số phiếu không hợp lệ, 
số phiếu khảo sát còn lại là 195 phiếu 
(tương ứng hơn 84.7%) và số lượng mẫu 
này đáp ứng được cỡ mẫu tối thiểu của 
nghiên cứu. Do đó, số lượng mẫu dùng 
để phân tích trong nghiên cứu này là 195 
mẫu. Các bảng câu hỏi được đánh số thứ 
tự và được xem xét, sàng lọc để nhập 
số liệu trên Excel và chuyển vào phần 
mềm thống kê SPSS. Nghiên cứu được 
thực hiện trong năm 2022 (Bài viết sử 
dụng cách viết số thập phân theo chuẩn 
quốc tế).

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Kiểm định độ tin cậy thang đo
Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ số 

Cronbach’s Alpha > 0.6 và các hệ số 
tương quan biến tổng > 0.3. Như vậy, các 
thang đo trong nghiên cứu đạt yêu cầu 
về độ tin cậy và sử dụng dữ liệu cho việc 
phân tích nhân tố khám phá (EFA).

Phân tích EFA
Kết quả phân tích của biến độc lập 

như Bảng 1, theo đó, hệ số KMO = 0.735 
> 0.5, đáp ứng được tiêu chí và do đó 

BẢNG 1: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH KMO VÀ BARLETT 
CỦA BIẾN ĐỘC LẬP

Hệ số KMO 0.735

Kiểm định Bartlett Chi bình phương 11137.644

df 496

Sig. 0.000

BẢNG 2:  KẾT QUẢ SỐ LIỆU MA TRẬN XOAY VARIMAX 
KIỂM ĐỊNH EFA

Yếu tố

1 2 3 4 5

NL3 .695

NL2 .689

NL3 .688

TG3 .748

TG2         .700

TG4         .648

TG5 .628

TG1        .607

KT5 .754

KT1         .736          

KT3         .697

KT6         .650

KT4         .626

KT2         .603

SD4         .799

SD1         .752

SD3         .742

SD2         .721

CG9         .817

CG6         .813

CG7         .807

CG1                 .799

CG2         .754

CG3         .707

CG8         .688

CG4         .672

CG5         .637

CL2         .844

CL5         .810

CL3         .765

CL4         .736

CL1         .701

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu SPSS
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ngoài và Chất lượng dữ liệu lần lượt có 
ký hiệu là: NL, TG, KT, SD, CG và CL. 
Các hệ số β0 là hệ số chặn, βi (i:1÷6): 
Gọi là hệ số hồi quy riêng phần.

Bảng 4 cho thấy, các kết quả cơ bản 
của mô hình được giải thích như sau: Hệ 
số tương quan R = 0.890, hệ số tương 
quan R2 = 0.881 và hệ số tương quan R2 

hiệu chỉnh = 0.870. Điều này cho thấy, 6 
biến độc lập đưa vào chạy hồi quy sẽ ảnh 
hưởng 87% về sự thay đổi đến tính hữu 
hiệu của HTTTKT. 

Bảng 5 cho thấy các hệ số ước lượng 
của: Năng lực về CNTT của tổ chức; Sự 
tham gia của nhà quản lý; Kiến thức của 
nhà quản lý; Sự tham gia của người sử 
dụng hệ thống; Sự tham gia của chuyên 
gia bên ngoài và Chất lượng dữ liệu có hệ 
số chặn dương và có ý nghĩa thống kê. Mô 
hình được xác lập theo hồi quy bội sẽ là:

HH = 0.280*NL + 0.419*TG + 
0.230*KT + 0.323*SD + 0.376*CG + 
0.034*CL

Dựa vào phương trình trên cho thấy, 
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố theo hệ 
số chặn, giải thích về mối quan hệ giữa 
các biến như sau: 

mô hình nghiên cứu có ý nghĩa thống kê. Hệ số Sig. 
Bartlett’s Test = 0.000 < 0.05, cho thấy các biến quan 
sát có tương quan với nhau trong tổng thể, do đó phân 
tích EFA là phù hợp.

Nhóm tác giả mong muốn chọn ra các biến quan sát 
chất lượng nên sẽ sử dụng ngưỡng hệ số tải là 0.5 thay 
vì chọn hệ số tải tương ứng theo cỡ mẫu. Kết quả ma 
trận xoay cho thấy, 32 biến quan sát được phân thành 
6 yếu tố, tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải nhân 
tố Factor Loading > 0.5 và do đó các biến quan sát đều 
được đưa vào mô hình.

Bảng 3 cho thấy, với hệ số KMO = 0.655 > 0.5, 
biến phụ thuộc đáp ứng được tiêu chí và do đó mô hình 
nghiên cứu có ý nghĩa thống kê. Hệ số Sig. Bartlett’s 
Test = 0.000 < 0.05, cho thấy các biến quan sát có 
tương quan với nhau trong tổng thể, do đó phân tích 
EFA là phù hợp.

Phân tích hồi quy
Nhóm tác giả giả định mô hình phân tích hồi quy là 

tuyến tính và có dạng như sau:
HH = β0 + β1*NL + β2* TG + β3* KT + β4* SD + β5* 

CG + β6* CL
Trong đó, biến phụ thuộc “Tính hữu hiệu của 

HTTTKT” là HH. Các biến độc, bao gồm: Năng lực 
về CNTT của tổ chức; Sự tham gia của nhà quản lý; 
Kiến thức của nhà quản lý; Sự tham gia của người 
sử dụng hệ thống; Sự tham gia của chuyên gia bên 

BẢNG 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH KMO VÀ BARLETT CỦA BIẾN PHỤ THUỘC

Hệ số KMO 0.655
Kiểm định Bartlett Chi bình phương 688.863

df 15
Sig. 0.000

BẢNG 4: TÓM TẮT CÁC THAM SỐ GIẢI THÍCH MÔ HÌNH

Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh Sai số tiêu chuẩn của ước lượng Durbin-Watson
1 .890a .881 .870 .13680 2.385
a. Biến độc lập: (Hằng số), CL, CG, NL, SD, KT, TG
b. Biến phụ thuộc: HH

BẢNG 5: KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY

Mô hình
Hệ số chưa được 

chuẩn hóa
Hệ số được 
chuẩn hóa t Sig.

Thống kê 
đa cộng tuyến

B Sai số chuẩn Beta Độ chấp nhận VIF

(Hằng số) 0.098 0.062 -1.595 0.000

NL 0.287 0.060 0.280 4.791 0.000 0.030 3.388

TG 0.438 0.077 0.419 5.695 0.000 0.019 5.357

KT 0.225 0.048 0.230 4.724 0.000 0.043 2.393

SD 0.390 0.044 0.323 4.923 0.000 0.077 1.295

CG 0.442 0.043 0.376 5.358 0.000 0.077 1.301

CL 0.033 0.054 0.034 .608 0.000 0.033 3.033

a. Biến phụ thuộc: HH

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu SPSS
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thứ tư đến Tính hữu hiệu của HTTTKT. Hệ số β chuẩn 
hóa = 0.280 (> 0), Sig. = 0.000, cho thấy giữa yếu tố 
“Năng lực về công nghệ thông tin của tổ chức” và 
Tính hữu hiệu của HTTTKT mối quan hệ cùng chiều; 
đồng thời, có ý nghĩa là với điều kiện không thay đổi, 
khi mức độ “Năng lực về công nghệ thông tin của tổ 
chức”  tăng lên một đơn vị tính, thì Tính hữu hiệu của 
HTTTKT tăng lên 0.280 đơn vị tương ứng.

- “Kiến thức của nhà quản lý” là yếu tố có mức 
ảnh hưởng thứ tư đến Tính hữu hiệu của HTTTKT. 
Hệ số β chuẩn hóa = 0.230 (> 0), Sig. = 0.000, cho 
thấy giữa yếu tố “Kiến thức của nhà quản lý” và Tính 
hữu hiệu của HTTTKT mối quan hệ cùng chiều; đồng 
thời, có ý nghĩa là với điều kiện không thay đổi, khi 
mức độ “Kiến thức của nhà quản lý” tăng lên một 
đơn vị tính, thì Tính hữu hiệu của HTTTKT tăng lên 
0.230 đơn vị tương ứng.

- “Chất lượng dữ liệu” là yếu tố có mức ảnh hưởng 
thấp nhất đến Tính hữu hiệu của HTTTKT. Hệ số â 
chuẩn hóa = 0.034 (> 0), Sig. = 0.000, cho thấy giữa 
yếu tố “Chất lượng dữ liệu” và Tính hữu hiệu của 
HTTTKT mối quan hệ cùng chiều; đồng thời, có ý 
nghĩa là với điều kiện không thay đổi, khi mức độ 
“Chất lượng dữ liệu” tăng lên một đơn vị tính, thì 
Tính hữu hiệu của HTTTKT tăng lên 0.034 đơn vị 
tương ứng.

KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, 6 yếu tố trong mô 
hình đề xuất đều có ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của 
HTTTKT, bao gồm: Năng lực về công nghệ thông tin 
của tổ chức; Sự tham gia của nhà quản lý; Kiến thức 
của nhà quản lý; Sự tham gia của người sử dụng hệ 
thống; Sự tham gia của chuyên gia bên ngoài và Chất 
lượng dữ liệu. Trong đó, “Sự tham gia của nhà quản 
lý” và “Sự tham gia của chuyên gia bên ngoài” là hai 
yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất, trong khi “Chất lượng 
dữ liệu” có ảnh hưởng yếu nhất đến Tính hữu hiệu của 
HTTTKT.

- “Sự tham gia của nhà quản lý” là 
yếu tố có mức ảnh hưởng lớn nhất đến 
Tính hữu hiệu của HTTTKT. Hệ số β 
chuẩn hóa = 0.419 (> 0), Sig. = 0.000, 
cho thấy giữa yếu tố “Sự tham gia của 
nhà quản lý” và Tính hữu hiệu của 
HTTTKT mối quan hệ cùng chiều; đồng 
thời có ý nghĩa là với điều kiện không 
thay đổi, khi mức độ “Sự tham gia của 
nhà quản lý” tăng lên một đơn vị tính, 
thì Tính hữu hiệu của HTTTKT tăng lên 
0.419 đơn vị tương ứng. 

- “Sự tham gia của chuyên gia bên 
ngoài” là yếu tố có mức ảnh hưởng thứ 
hai đến Tính hữu hiệu của HTTTKT. 
Hệ số β chuẩn hóa = 0.376 (> 0), Sig. 
= 0.000, cho thấy giữa yếu tố "Sự tham 
gia của chuyên gia bên ngoài" và Tính 
hữu hiệu của HTTTKT mối quan hệ 
cùng chiều; đồng thời, có ý nghĩa là với 
điều kiện không thay đổi, khi mức độ 
“Sự tham gia của chuyên gia bên ngoài” 
tăng lên một đơn vị tính, thì Tính hữu 
hiệu của HTTTKT tăng lên 0.376 đơn vị 
tương ứng. 

- “Sự tham gia của người sử dụng 
hệ thống” là yếu tố có mức ảnh hưởng 
thứ ba đến Tính hữu hiệu của HTTTKT. 
Hệ số β chuẩn hóa = 0.323 (> 0), Sig. = 
0.000, cho thấy giữa yếu tố “Sự tham gia 
của người sử dụng hệ thống” và Tính hữu 
hiệu của HTTTKT mối quan hệ cùng 
chiều; đồng thời, có ý nghĩa là với điều 
kiện không thay đổi, khi mức độ “Sự 
tham gia của người sử dụng hệ thống” 
tăng lên một đơn vị tính, thì Tính hữu 
hiệu của HTTTKT tăng lên 0.323 đơn vị 
tương ứng.

- “Năng lực về công nghệ thông tin 
của tổ chức” là yếu tố có mức ảnh hưởng 
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